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1. đặt vấn đề
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển

nhanh chóng của công nghệ thông tin, năng lực đổi
mới sáng tạo (ĐMST) trở thành một trong những
yếu tố quyết định sự thành công của các quốc gia
trên thế giới. Báo cáo của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ
Thế giới (WIPO) năm 2020 đã ghi nhận sự tiến bộ
đáng kể của Việt Nam trong Chỉ số ĐMST toàn cầu
(GII), với việc đứng thứ 42/131 quốc gia và đứng
thứ 9/17 trong khu vực Đông Nam Á, Đông Á và
châu Đại Dương. Nghiên cứu của Lucy Cameron
và đồng nghiệp (2019) nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc nâng cao năng lực ĐMST của sinh viên,
coi đây là nguồn lực chủ chốt để thúc đẩy sự đổi
mới và sáng tạo trong xã hội. Đối mặt với thách
thức trên, nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá

năng lực đổi mới sáng tạo (ĐMST) của sinh viên
các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học
khối ngành Kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Việc nghiên cứu về đề tài “Năng lực đổi mới
sáng tạo cho sinh viên khối ngành kinh tế tại một số
trường đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An” có giá trị
lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực
đổi mới cho sinh viên khối ngành Kinh tế tại các
trường đại học trên địa bàn tỉnh nghệ An nói riêng
và cả nước nói chung. 

2. cơ sở lý luận về năng lực đổi mới sáng tạo
của sinh viên tại các trường đại học

2.1. Khái niệm về năng lực đổi mới sáng tạo của

sinh viên tại các trường đại học 

Năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên là một
lĩnh vực nghiên cứu quan trọng, được xây dựng

tạp chí công thương

Số 4 - Tháng 3/2024

Tóm TắT: 
Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo (ĐMST) của sinh viên các

trường đại học, đặc biệt là các trường đại học khối ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Việc
đánh giá, phân tích thực trạng năng lực ĐMST của sinh viên, từ đó, đề xuất những giải pháp có giá
trị thực tiễn nhằm cải thiện môi trường học tập, phương pháp dạy học... nâng cao năng lực ĐMST
của sinh viên khối ngành Kinh tế tại các trường đại học của Nghệ An, phù hợp với xu hướng phát
triển hiện nay.

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, sinh viên khối ngành kinh tế, tỉnh Nghệ An.

năng lực đổi mới sáng Tạo 
cho sinh viên khối ngành kinh Tế 

Tại mộT số Trường đại học 
Trên địa bàn Tỉnh nghệ an

l NguyễN Thị Thúy QuỳNh - TrầN Thị ThaNh Thủy 
- Đậu Thị TâM - Cao hồNg QuâN
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trên nền tảng của nhiều cơ sở lý luận. Trong
nghiên cứu của Amabile, T. M. (1983) cho rằng tư
duy sáng tạo được xem là một yếu tố quan trọng
trong năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên. Sự
tự chủ và khả năng tự quản lý cũng được coi là
một yếu tố quyết định trong quá trình đạt được sự
sáng tạo. Trong nghiên cứu của Runco, M. A.
(2004) cho rằng, học tập sự đa dạng và khả năng
giải quyết vấn đề được liên kết mật thiết với năng
lực đổi mới sáng tạo. Sự tiếp xúc với nhiều loại
kiến thức và kỹ năng giúp sinh viên phát triển khả
năng sáng tạo của mình. Theo Sternberg (2003),
khả năng ứng dụng kiến thức vào bối cảnh thực tế
và giải quyết vấn đề là một khía cạnh quan trọng
của năng lực đổi mới sáng tạo. Sinh viên có khả
năng ứng dụng linh hoạt kiến thức đã học vào các
tình huống thực tiễn.  

Nhìn chung, năng lực đổi mới sáng tạo của sinh
viên đang trở thành một vấn đề xã hội quan tâm
hiện nay. Các khía cạnh tiếp cận trên giúp chúng ta
nhìn nhận rõ hơn về đa chiều và tính toàn diện của
năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên, từ đó, giúp
xây dựng các chiến lược giáo dục hiệu quả nhằm
phát triển năng lực đổi mới sáng tạo trong giáo dục
đại học.

2.2. Vai trò của năng lực đổi mới đối với sinh

viên tại các trường đại học

Năng lực đổi mới không chỉ khuyến khích sinh
viên tư duy sáng tạo còn giúp phát triển khả năng
suy luận logic, giúp sinh viên tiếp cận vấn đề từ
nhiều góc độ và tạo ra các giải pháp độc đáo. Bên
cạnh đó, thông qua các dự án đổi mới, sinh viên có
cơ hội thực hành và ứng dụng kiến thức học được
vào thực tế, từ đó, giúp sinh viên hiểu sâu hơn về
các nguyên lý học thuật và phát triển kỹ năng
thực hành.

Năng lực đổi mới thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp
và doanh nhân trong sinh viên, khuyến khích thử
nghiệm ý tưởng và xây dựng các dự án kinh doanh
từ những ý tưởng sáng tạo. Các dự án đổi mới
thường yêu cầu làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả
và giải quyết vấn đề. Qua đó, sinh viên phát triển
kỹ năng mềm như lãnh đạo, teamwork và kỹ năng

giao tiếp… Việc khuyến khích đổi mới tạo ra một
môi trường học tập khuyến khích, nơi mà sinh viên
cảm thấy tự do để thử nghiệm ý tưởng mới và
không sợ thất bại.

3. phương pháp nghiên cứu 
3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 

+ Dữ liệu thứ cấp: Nghiên cứu đã sử dụng một
phương pháp nghiên cứu tích hợp số liệu và phân
tích từ các nguồn đáng tin cậy như báo cáo, các
công trình nghiên cứu khác nhau, nhằm đảm bảo
tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin và dữ
liệu được thu thập. Kết quả nghiên cứu được xây
dựng trên cơ sở phân tích năng lực đổi mới sáng tạo
của sinh viên khối ngành kinh tế tại các trường đại
học trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

+ Dữ liệu sơ cấp: Sau khi khảo sát, nhóm đã thu
được 250 kết quả từ các bạn sinh viên từ năm 1 tới
năm 4 tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ
An, cụ thể như Hình 1.

Có 250 đối tượng khảo sát bao gồm 29% là sinh
viên năm nhất, tương ứng 72 sinh viên. Số sinh viên
chiếm tỷ trọng cao nhất trong bảng khảo sát là sinh
viên năm thứ tư với 38%, tương ứng 95 sinh viên
điền khảo sát. Ngoài ra, sinh viên năm thứ hai và
sinh viên năm thứ ba lần lượt chiếm tỷ trọng là 13%
và 20%. Chủ yếu đối tượng khảo sát là sinh viên
Trường Đại học Vinh chiếm 60%, tương ứng 150
sinh viên được khảo sát. Sau đó là Trường Đại học
Kinh tế Nghệ An với 100 sinh viên, tương ứng 40%. 
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Hình 1: Đối tượng khảo sát theo độ tuổi
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Nhìn chung, việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng và
nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo từ khi học đại
học trở nên quan trọng, mang lại lợi thế cạnh tranh
khi tìm kiếm công việc và đạt được mức thu nhập
cao khi sinh viên tốt nghiệp. Điều này thể hiện sự
nhận thức sâu sắc về mối liên kết giữa năng lực đổi
mới và thành công trong sự nghiệp của sinh viên.

3.2. Phương pháp xử lý dữ liệu 

Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp…
được áp dụng để phân tích chi tiết vấn đề nghiên
cứu, đồng thời xác định mối liên quan giữa các
nhân tố tác động đến năng lực đổi mới sáng tạo
của sinh viên. Việc sử dụng kết hợp linh hoạt của
các phương pháp nghiên cứu đã giúp nghiên cứu
đạt được toàn diện và tin cậy trong quá trình phân
tích và đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo của
sinh viên khối ngành Kinh tế tại các trường đại
học trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

4. kết quả và thảo luận 
4.1. Thực trạng năng lực đổi mới sáng tạo của

sinh viên khối ngành kinh tế tại các trường đại học

trên địa bàn tỉnh Nghệ An  

Năng lực đổi mới sáng tạo là một trong những
năng lực cốt lõi làm nền tảng và cung cấp tư duy,
học tập, giao tiếp, làm việc để thúc đẩy khả năng
thích ứng nghề nghiệp của mỗi sinh viên khi tốt
nghiệp tham gia thị trường lao động. Thời điểm
sinh viên tốt nghiệp, các sinh viên đã đạt các
chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo bậc cử

nhân về năng lực đổi mới sáng tạo, đồng thời bắt
đầu tham gia thị trường lao động, dần thích nghi
với các yêu cầu thay đổi liên tục của thị trường
lao động. 

Dựa vào phương pháp đánh giá bằng điểm
trung bình (mean - M) và độ lệch chuẩn (S.D) với
độ lệch chuẩn 95%, nhóm tác giả đã thực hiện
đánh giá mức độ năng lực đổi mới sáng tạo của
sinh viên và các nhân tố ảnh hưởng. Biến "Sự Tự
Tin" (NL1) (Đánh giá mức độ sự tự tin của sinh
viên với các yếu tố thành phần khác nhau); Biến
"Năng Lượng Cá Nhân" (NL2): Đánh giá khả
năng năng lượng cá nhân của sinh viên dựa trên
các yếu tố thành phần. Biến "Mức Độ Chấp Nhận
Rủi Ro" (NL3): Đánh giá sự chấp nhận rủi ro của
sinh viên với các yếu tố thành phần; Biến "Sáng
Tạo" (NL4): Đánh giá mức độ sáng tạo của sinh
viên dựa trên các yếu tố thành phần. (Bảng 1)

Để đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo của sinh
viên khối ngành Kinh tế tại các trường đại học trên
địa bàn tỉnh Nghệ An, cần thực hiện một phân tích
chi tiết hơn dựa trên các chỉ số và thông tin trong
Bảng 1. 

+ Mẫu và kích thước mẫu (N):
Mẫu trong nghiên cứu này bao gồm 250 sinh

viên khối ngành Kinh tế từ các trường đại học tại
tỉnh Nghệ An. Việc chọn mẫu lớn như vậy giúp
tăng tính đại diện và độ tin cậy của kết quả.

+ Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất:
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Mẫu Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn

NL1 250 1.0 5.0 4.01 .714

NL2 250 1.0 5.0 3.93 .702

NL3 250 2.0 5.0 3.64 .737

NL4 250 2.0 5.0 3.95 .632

Valid N listwise) 250

Bảng 1. Kết quả đánh giá “năng lực đổi mới sáng tạo” của sinh viên khối ngành Kinh tế 
tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ an
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Khoảng giá trị từ 1.0 đến 5.0 cho thấy độ đa
dạng trong đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo của
sinh viên. Điều này có thể phản ánh sự đa dạng
trong ý kiến và đánh giá của sinh viên về khả năng
đổi mới.

+ Giá trị trung bình (Mean):
Điểm trung bình từ 3.64 đến 4.01, nằm trong

mức cao và cho thấy một mức độ tích cực về năng
lực đổi mới sáng tạo của sinh viên khối ngành Kinh
tế. Điều này có thể đề xuất sự chú ý và cam kết đối
với khả năng đổi mới từ phía sinh viên.

+ Độ lệch chuẩn (Standard Deviation - S.D):
Độ lệch chuẩn thấp, trong khoảng từ 0.632 đến

0.737, có thể cho thấy mức độ đồng đều trong cách
sinh viên đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo. Điều
này có thể phản ánh sự nhất quán trong quan điểm
của sinh viên về đổi mới sáng tạo.

Như vậy, đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo
của sinh viên khối ngành Kinh tế tại các trường
đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho thấy sự đa
dạng trong quan điểm và nhận thức của sinh viên.
Giải pháp tăng cường các biện pháp khuyến khích
và hỗ trợ nhằm phát triển năng lực đổi mới sáng
tạo của sinh viên cần được các trường đại học trên
địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện một cách đồng bộ. 

4.2. Đánh giá chung về năng lực đổi mới sáng

tạo của sinh viên khối ngành Kinh tế tại các trường

đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An

4.2.1. Kết quả đạt được 
Thứ nhất, sinh viên có cơ hội tiếp cận và sử dụng

công nghệ hiện đại, từ đó nâng cao hiểu biết về ứng
dụng của công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, từ đó,
hình thành năng lực đổi mới sáng tạo. Công nghệ
hỗ trợ sinh viên trong việc tạo ra các ý tưởng mới và
phương pháp tiếp cận sáng tạo để giải quyết các
vấn đề trong lĩnh vực kinh tế.

Thứ hai, sinh viên phát triển kỹ năng số thông
qua việc sử dụng và làm việc công nghệ số, từ đó,
sinh viên có thể thích ứng với thị trường lao động
hiện đại. Đồng thời, chuyển đổi số tạo ra cơ hội
cho sự kết nối và học hỏi trực tuyến, làm tăng
cường cộng đồng học thuật và chia sẻ kiến thức
giữa sinh viên từ các trường đại học khác nhau,

các quốc gia khác nhau, góp phần hình thành năng
lực đổi mới sáng tạo thích nghi với bối cảnh kinh
tế mới. 

4.2.2. Những hạn chế 
Thứ nhất, một số sinh viên và giảng viên các

trường đại học của Nghệ An gặp khó khăn khi
thích nghi với sự thay đổi, đặc biệt là đối với công
nghệ mới. Một phần do sinh viên và giảng viên tại
các trường không quen với những thay đổi, lo ngại
và không thoải mái khi phải thích nghi với môi
trường và điều kiện học tập mới. 

Thứ hai, thiếu môi trường thực tế và thách thức
thực tế có thể làm giảm khả năng sinh viên đối
mặt với những vấn đề phức tạp và tìm kiếm giải
pháp đột phá. Sự hàn lâm trong học thuật có thể
dẫn đến việc sinh viên chủ yếu tuân theo kiến
thức đã được xây dựng, không khuyến khích họ
đặt câu hỏi, hay đề xuất những góc nhìn mới.

4.2.3. Nguyên nhân hạn chế
Thứ nhất, do khả năng sẵn sàng thay đổi của

một số giảng viên và sinh viên chưa cao. Một số
sinh viên và giảng viên chưa linh hoạt trong việc
chấp nhận và thích nghi với sự thay đổi, xuất phát
từ sự quen thuộc với phong cách học truyền thống
và sự lo ngại thay đổi.

Thứ hai, thiếu kinh nghiệm với công nghệ mới,
một số giảng viên và sinh viên chưa quen với việc
sử dụng công nghệ mới, vì vậy, sẽ thấy không
thoải mái khi phải thích nghi với các hình thức học
tập có ứng dụng công nghệ. 

Thứ ba, việc chuyển đổi sang học tập ứng 
dụng công nghệ mới dẫn đến một số vấn đề 
liên quan đến bảo mật thông tin, gia tăng rủi ro 
về mất thông tin cá nhân sinh viên hoặc bị tấn
công mạng. Các trường đại học phải đối mặt với
áp lực lớn để đảm bảo an toàn thông tin, nhất là
khi thông tin của sinh viên được lưu trữ và xử lý
trực tuyến. 

5. giải pháp tăng cường năng lực đổi mới
sáng tạo của sinh viên khối ngành kinh tế tại
các trường đại học trên địa bàn tỉnh nghệ an 

Để tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo của
sinh viên khối ngành kinh tế tại các trường đại học
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trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cần thực hiện một loạt
các giải pháp toàn diện, từ chính sách giáo dục
đến các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong quá trình
học tập và nghiên cứu. 

Thứ nhất, thiết kế chương trình học linh hoạt,
cho phép sinh viên tham gia các khóa học, dự án và
hoạt động ngoại khóa có tính sáng tạo. Các học
phần trong chương trình đào tạo cần tập trung vào
việc phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo và thực
hành đổi mới.

Thứ hai, khuyến khích sự sáng tạo trong giảng
dạy và nghiên cứu, tăng cường sự tương tác giữa
sinh viên và giảng viên thông qua các dự án, thực
tập và nghiên cứu cộng đồng. Tạo điều kiện cho
sinh viên tham gia vào các nhóm nghiên cứu và dự
án thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế.

Thứ ba, hỗ trợ tài chính và cơ sở vật chất, cung
cấp nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất cho sinh
viên thực hiện các dự án nghiên cứu và sáng tạo, như

cung cấp quỹ hỗ trợ nghiên cứu sinh viên, phòng thí
nghiệm hiện đại và trang thiết bị công nghệ…

Thứ tư, xây dựng môi trường học tập tích cực,
tạo ra một môi trường học tập và làm việc tích cực,
khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới như buổi thảo
luận, hội thảo và cuộc thi sáng tạo có thể được tổ
chức để thúc đẩy ý tưởng mới và sự đổi mới. Đồng
thời, cung cấp các khóa đào tạo và hoạt động phát
triển kỹ năng mềm như tư duy sáng tạo, kỹ năng
giao tiếp và làm việc nhóm. Điều này giúp sinh
viên trở nên linh hoạt và tự tin hơn trong việc thể
hiện, cũng như triển khai ý tưởng đổi mới.

Thứ năm, tạo mối liên kết với doanh nghiệp và
cộng đồng, cần xây dựng các đối tác với doanh
nghiệp và tổ chức trong cộng đồng để cung cấp cơ
hội thực tập, dự án thực tế và tư vấn cho sinh viên.
Điều này giúp sinh viên áp dụng kiến thức vào thực
tế và tạo ra các giải pháp đổi mới cho các vấn đề
thực tế n

tạp chí công thương
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The innovaTive creaTiviTy compeTence 
of sTudenTs majoring in economics 

in some universiTies in nghe an province

l PhD. NguyeN Thi Thuy QuyNh1

l PhD. TraN Thi ThaNh Thuy1

lDau Thi TaM1

lCao hoNg QuaN1

1College of Economics, Vinh University 

absTracT: 
This study assessed the innovative creativity competence of university students, particularly

those specializing in economics, in Nghe An province. Based on the study’s findings, some
practical solutions were proposed to improve the learning environment, teaching methods, etc. to
strengthen the innovative creativity competence of university students majoring in economics in
Nghe An province.

keywords: innovation, student majoring in economics, Nghe An province.
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